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Các bản cũ đều đã lỗi thời Trang 1 trên 3 HUD-1 - Vietnamese 

A. Bản Xác Nhận Dàn Xếp (HUD-1)

Tài liệu này là bản dịch từ tài liệu pháp lý do HUD cấp. HUD cung cấp bản dịch này để tiện giúp quý vị hiểu rõ về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Bản 
tiếng Anh của bản dịch này là tài liệu chánh thức, hợp pháp và dùng để điều hành. Bản dịch này không phải là tài liệu chánh thức. 

B. Kiểu tiền vay 
 

1.   FHA 2.  2.   RHS 3.   Không có bảo 
      hiểm thông thường. 

4.   VA  5.   Có bảo hiểm thông thường. 

6. Số hồ sơ: 7. Số tiền vay 8. Mã số hồ sơ bảo hiểm nợ vay mua nhà: 

C. Lưu ý: Mẫu này tường trình cho quý vị biết những chi phí dàn xếp trên thực tế. Các món tiền do nhân viên dàn xếp nhận vào và chi trả đều được ghi ra. Những mục đánh dấu “(p.o.c.)” 
đều được trang trải bên ngoài phần tóm kết - chúng chỉ có mục đích tham khảo và không được tính trong các tổng số tiền. 

D. Họ tên và địa chỉ người vay: E. Họ tên và địa chỉ người bán: F. Họ tên và địa chỉ tài chủ: 

G. Nơi tọa lạc bất động sản: H. Đại diện dàn xếp: I. Ngày dàn xếp: 

Nơi dàn xếp:  

 

J. Tóm lược về giao dịch của Người Vay 
 

100. Tổng số tiền người vay phải trả 
101. Trị giá hợp đồng  

102. Tài sản cá nhân  

103. Các chi phí người vay trả để dàn xếp (hàng 1400)  

104.  

105.  

Điều chỉnh cho các mục được người bán trả trước  

106. Thuế của thành phố/thị trấn đến  

107. Thuế của quận  đến  

108. Lượng định  đến  

109.  

110.  

111.  

112.  

120. Tổng số tiền người vay phải trả  

200. Số tiền người vay đã trả hoặc có đại diện trả thay  

201. Tiền đặt cọc hoặc thế chân chứng tỏ ý định thực hiện giao 
dịch 

 

202. Phần vốn của (các) khoản vay mới  

203. (Các) khoản đang vay theo  

204.  

205.  

206.  

207.  

208.  

209.  

Điều chỉnh cho các mục mà người bán chưa trả  

210. Thuế của thành phố/thị trấn đến  

211. Thuế quận   đến  

212. Lượng định  đến  

213.  

214.  

215.  

216.  

217.  

218.  

219.  

220. Tổng số tiền người vay đã trả/có đại diện trả thay  

300. Số tiền mặt lúc dàn xếp trả cho/trả từ người vay  

301. Tổng số tiền người vay phải trả (hàng 120)  

302. Trừ đi số tiền người vay đã trả/có đại diện trả thay  
   (hàng 220) (                        ) 

303. Tiền mặt    Trả cho    Trả từ Người Vay  

 

 

K. Tóm lược về giao dịch của Người Bán 
 

400. Tổng số tiền người bán phải trả 

401. Trị giá hợp đồng  

402. Tài sản cá nhân  

403.   

404.  

405.  

Điều chỉnh cho các mục được người bán trả trước  

406. Thuế của thành phố/thị trấn đến  

407. Thuế của quận  đến  

408. Lượng định  đến  

409.  

410.  

411.  

412.  

420. Tổng số tiền người bán phải trả  

500. Khoản giảm trong số tiền người bán phải trả  

501. Đặt cọc dư (xem hướng dẫn)  

502. Các chi phí người bán trả để dàn xếp (hàng 1400)  

503. (Các) khoản đang vay theo  

504. Trả hết số tiền vay mua nhà đầu tiên  

505. Trả hết số tiền vay mua nhà thứ nhì  

506.  

507.  

508.  

509.  

Điều chỉnh cho các mục mà người bán chưa trả  

510. Thuế của thành phố/thị trấn đến  

511. Thuế quận   đến  

512. Lượng định  đến  

513.  

514.  

515.  

516.  

517.  

518.  

519.  

520. Tổng giảm trong số tiền phải trả cho Người Bán  

600. Số tiền mặt lúc dàn xếp trả cho/trả từ người bán  

601. Tổng số tiền phải trả cho người bán (hàng 420)  

602. Trừ đi khoản giảm trong số tiền phải trả cho người bán 
 (hàng 520) (                        ) 

603. Tiền mặt    Trả cho    Trả từ Người Bán  

 
Trách Nhiệm Báo Cáo Công Cộng cho việc thâu thập thông tin này ước tính mất 35 phút cho từng đáp ứng thâu thập, duyệt xét, và báo cáo dữ kiện. Cơ Quan này không cần thâu thập 
thông tin đó, và quý vị cũng không nhất thiết phải điền đầy đủ vào mẫu này, trừ khi trên đó ghi rõ số kiểm soát hợp lệ theo OMB. Không bảo đảm giữ kín. Việc khai trình này là bắt buộc. 
Mẫu này dùng để cung cấp cho các bên có giao dịch được bao trả theo RESPA với các thông tin trong tiến trình dàn xếp. 
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L. Các chi phí dàn xếp 

 

700. Tổng lệ phí  môi giới địa ốc 
Đã trả từ ngân 
quỹ người Vay 

vào lúc dàn 
xếp 

Đã trả từ ngân 
quỹ người Bán 

vào lúc dàn 
xếp 

Phân chia huê hồng (hàng 700) như sau: 
701. $   đến 

702. $   đến 

703. Huê hồng đã trả lúc dàn xếp   

704.   

 

800. Các hạng mục phải trả liên quan đến tiền vay 
801. Chi phí khởi đầu $ (từ GFE #1)   

802. Tín dụng hay chi phí (điểm) của quý vị cho lãi suất đã chọn $ (từ GFE #2)   

803. Chi phí khởi đầu điều chỉnh   (từ GFE # A)   

804. Lệ phí định giá nhà cho  (từ GFE #3)   

805. Báo cáo tín dụng cho   (từ GFE #3)   

806. Dịch vụ làm thuế cho  (từ GFE #3)   

807. Chứng nhận lũ lụt cho  (từ GFE #3)   

808.   

809.   

810.   

811.   

 

900. Các hạng mục tài chủ đòi hỏi phải trả trước 
901. Tiền lời hàng ngày từ  đến @$ /ngày (từ GFE #10)   

902. Bảo phí nợ vay mua nhà trong  tháng đến (từ GFE #3)   

903. Bảo hiểm của gia chủ trong  năm đến (từ GFE #11)   

904.   

 

1000. Tiền dự phòng ký thác cho tài chủ 
1001. Ký thác ban đầu cho trương mục cất giữ (từ GFE #9)   

1002. Bảo hiểm của gia chủ   tháng @ $  mỗi tháng $   

1003. Bảo hiểm tiền vay mua nhà  tháng @ $  mỗi tháng $   

1004. Thuế thổ trạch    tháng @ $  mỗi tháng $   

1005.    tháng @ $  mỗi tháng $   

1006.    tháng @ $  mỗi tháng $   

1007. Điều chỉnh toàn bộ -$   

 

1100. Chi phí làm bằng khoán 

1101. Dịch vụ làm bằng khoán và bảo hiểm bằng khoán của tài chủ  (từ GFE #4)   

1102. Lệ phí dàn xếp hay kết sổ $   

1103. Bảo hiểm bằng khoán của chủ nhân  (từ GFE #5)   

1104. Bảo hiểm bằng khoán của tài chủ $   

1105. Giới hạn hợp đồng bằng khoán của tài chủ  $   

1106. Giới hạn hợp đồng bằng khoán của chủ nhân  $   

1107. Phần của tổng bảo phí bằng khoán của đại diện cho $   

1108. Phần của tổng bảo phí bằng khoán của người bảo kê cho $   

1109.   

1110.   

1111.   

 

1200. Chi phí chuyển nhượng và lưu sổ (của chánh quyền) 

1201. Chi phí ghi sổ của chánh quyền (từ GFE #7)   

1202. Chứng thư $    Nợ vay mua nhà $  Giải trách $   

1203. Thuế chuyển nhượng (từ GFE #8)   

1204. Tem phiếu/thuế của thành phố/quận  Chứng thư $   Nợ vay mua nhà $   

1205. Tem phiếu/thuế của tiểu bang  Chứng thư $   Nợ vay mua nhà $   

1206.    

 

1300. Phụ phí dàn xếp 

1301. Dịch vụ cần thiết quý vị có thể xem xét kỹ lưỡng (từ GFE #6)   

1302.  $   

1303.  $   

1304.    

1305.    

 

1400. Tổng chi phí dàn xếp (ghi vào hàng 103, Đoạn J, và hàng 502, Đoạn K)
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So sánh ước lượng thành thật (Good Faith Estimate, hay GFE) và chi phí HUD-1  Ước Lượng Trung Thực HUD-1

Chi phí không thể tăng Số dòng HUD-1    

Lệ phí ban đầu #801    

Tín dụng hay lệ phí của quý vị (điểm) cho lãi suất được chọn #802    

Lệ phí ban đầu điều chỉnh #803    

Chuyển tiền thuế #1203    

 

Chi phí tổng cộng không thể tăng hơn 10%  Ước Lượng Trung Thực HUD-1

Lệ phí ghi nhận của chánh phủ #1201    

 #    

 #    

 #    

 #    

 #    

 #    

 #    

Tổng cộng    

Tăng giữa chi phí GFE và HUD-1  $ hoặc % 

 

Chi phí có thể thay đổi  Ước Lượng Trung Thực HUD-1

Ký thác ban đầu cho trương mục cất giữ #1001    

Tiền lời hàng ngày $ /ngày #901    

Bảo hiểm của gia chủ #903    

 #    

 #    

 #    

 
Thuật Ngữ về Vay Tiền 

Số tiền vay ban đầu của quý vị là $ 

Kỳ hạn vay tiền là  Năm

Lãi suất ban đầu là  % 

Số tiền hàng tháng nợ tiền vốn, tiền lời, và bảo hiểm nợ vay mua nhà ban 
đầu là 

$ bao gồm 

  Principal (Tiền vay chánh) 

  Tiền lời 

  Bảo hiểm tiền vay mua nhà 

Lãi suất của quý vị có thể tăng không?   Không    Có, lãi suất có thể tăng tối đa là                %. Thay đổi đầu tiên sẽ vào                và 
có thể thay đổi lần nữa mỗi                 sau                 . Mỗi thời hạn thay đổi, lãi suất có thể tăng hay giảm 
xuống  %. Trong thời hạn vay tiền, lãi suất sẽ bảo đảm không thấp hơn                 % hay cao hơn 
                 % 

Ngay cả khi quý vị trả tiền đúng hạn, số tiền vay còn lại của quý vị có tăng 
lên không?   Không    Có, lãi suất có thể tăng tối đa là $. 

Ngay cả khi quý vị trả tiền đúng hạn, số tiền hàng tháng quý vị nợ tiền vốn, 
tiền lời, và bảo hiểm nợ vay mua nhà có tăng lên không?   Không    lần tăng đầu tiên có thể vào lúc                 và số tiền nợ hàng tháng sẽ tăng đến  

$                  . Mức tăng tối đa là $                 . 

Tiền vay của quý vị có bị phạt khi trả trước không?   Không    Có, tiền phạt khi trả trước tối đa là $                 . 

Tiền vay của quý có trả nợ dồn không?   Không    Có, tiền trả nợ dồn là $                 đến hạn vào                 năm vào $                 . 

Tổng số tiền nợ hàng tháng bao gồm tiền trả trương mục cất giữ  Quý vị không có tiền trả cất giữ hàng tháng cho các mục, như thuế thổ trạch và bảo hiểm của gia 
chủ. Quý vị phải tự trả thẳng những mục này. 

 Quý vị trả thêm tiền cất giữ hàng tháng là $                 do đó tổng số tiền nợ hàng tháng ban đầu là  
$                 . Số tiền này bao gồm tiền vốn, tiền lời, bảo hiểm nợ vay mua nhà và bất cứ mục nào 
đánh đấu dưới đây: 

 Thuế thổ trạch   Bảo hiểm của gia chủ 
 Bảo hiểm lũ lụt    
    

 
Lưu ý: Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Chi Phí Dàn Xếp và Kỳ Hạn Vay Tiền nêu trong mẫu này, xin liên lạc với tài chủ. 


